[image: image2.png]Jzgp CONG TY C3 PHAN NHUA THIEU NIEN TIEN PHONG

o= TIEN PHONG PLASTIC JOINT - STOCK COMPANY




BẢN CÁO BẠCH

Môc lôc

2I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch


21. Tổ chức đăng ký


22. Tổ chức tư vấn


2II. Các khái niệm


3III. Tình hình và đặc điểm của tổ chức đăng ký


31. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển


92. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ


93. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức xin đăng ký


104. Hoạt động kinh doanh


245. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm gần nhất


306. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát


397. Tài sản


408. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức


439. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin đăng ký


4410. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán đăng ký


44Iv. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG Ký


441. Loại chứng khoán
 Cổ phiếu phổ thông


442. Mệnh giá
   10.000 đồng/cổ phiếu


443. Tổng số chứng khoán
 14.446.000 cổ phiếu


444. Phương pháp tính giá
 Giá trị sổ sách (Book Value)


455. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài


456. Các loại thuế có liên quan


46V. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG Ký


461. Tổ chức tư vấn


462. Tổ chức kiểm toán


46VI. Các nhân tố rủi ro


461. Rủi ro về kinh tế


472. Rủi ro về luật pháp


473. Rủi ro về tỷ giá hối đoái


474. Rủi ro hàng giả, hàng kém chất lượng


485. Rủi ro cạnh tranh khi hội nhập WTO


486. Rủi ro khác


49VII. Phụ lục


491. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


492. Phụ lục II: Sổ theo dõi cổ đông của tổ chức đăng ký


493. Phụ lục III: Nghị quyết của HĐQT đăng ký giao dịch cổ phiếu


494. Phụ lục IV: Báo cáo kiểm toán năm 2005, báo cáo tài chính quý I, II năm 2006.




I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch

1. Tổ chức đăng ký

Ông
Đoàn Văn Chương
Chức vụ:
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty

Ông
Hoàng Văn Ngọc
Chức vụ: 
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty
Ông
Nguyễn Trung Kiên

Chức vụ:
Kế toán trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
2. Tổ chức tư vấn


Ông
Nguyễn Quang Vinh
Chức vụ:
Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin đăng ký giao dịch cổ phiếu do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong cung cấp.
II. Các khái niệm

· Công ty
Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong

· TIFOPLAST
Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong

· §H§C§
Đại hội đồng cổ đông
· H§QT
Hội đồng quản trị

· BKS
Ban Kiểm soát

· TSC§
Tài sản cố định

· Cổ phiếu
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong

· Điều lệ
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong

· CBCNV
Cán bộ công nhân viên

III. Tình hình và đặc điểm của tổ chức đăng ký

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong tiền thân là Nhà máy Nhựa Thiếu niên Tiền phong, được thành lập từ năm 1960 với quy mô gồm 4 phân xưởng chính: Phân xưởng cơ khí, phân xưởng nhựa đúc (Phênol), phân xưởng nhựa trong (Polystyrol) và phân xưởng bóng bàn, đồ chơi. Ngày 19/05/1960, đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 70 của Bác Hồ kính yêu, Nhà máy Nhựa Thiếu niên Tiền phong chính thức khánh thành đi vào hoạt động với nhiệm vụ chủ yếu: chuyên sản xuất các mặt hàng phục vụ thiếu niên nhi đồng. Với ý nghĩa lịch sử thiêng liêng đó, tập thể CBCNV nhà máy đã luôn nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đưa nhà máy từng bước phát triển vững mạnh đảm bảo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty trong cơ chế thị trường, ngày 29/04/1993 Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công nghiệp) ban hành Quyết định số 386/CN/TCLD về việc đổi tên Nhà máy Nhựa Thiếu niên Tiền phong thành Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong. Theo đó, Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong trở thành một doanh nghiệp Nhà nước, thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Nhựa Việt Nam, được phép kinh doanh, sản xuất các sản phẩm từ chất dẻo. Với mô hình tổ chức mới, chủ động đáp ứng nhu cầu thị trường, Công ty đã táo bạo từ bỏ hẳn mặt hàng truyền thống từng nổi tiếng một thời nhưng hiệu quả thấp để chuyển hẳn sang sản xuất ống nhựa PVC. Với những bước đi đúng đắn, vững chắc, sản phẩm của Công ty đã và đang chiếm lĩnh thị trường bằng uy tín về chất lượng cũng như tính cạnh tranh về giá bán.

Ngày 17/08/2004, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã ban hành Quyết định số 80/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong thành Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong. Thực hiện chuyển đổi theo mô hình công ty cổ phần, Công ty đã tiến hành đánh giá lại tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh, sắp xếp lại lao động dôi dư, hợp lý hoá sản xuất đem lại những thay đổi về chất, tạo ra động lực mới cho phát triển nhanh và vững chắc trong tương lai.

Như vậy, mặc dù chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 30/12/2004 - theo giấy phép kinh doanh số 0203001195 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp - nhưng Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong đã có một bề dầy lịch sử với gần 46 năm (1960 - 2006) xây dựng và phát triển với vị trí luôn luôn là một trong những cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đầu về ngành nhựa trong cả nước. Bài học thành công của công ty chính là tinh thần nỗ lực phấn đấu vượt gian khổ, ác liệt, kiên trì với định hướng đổi mới, đầu tư khoa học, công nghệ, đoàn kết và thống nhất, tập trung trí tuệ, năng động, sáng tạo, trụ vững trong cơ chế thị trường; là định hướng đầu tư chiều sâu, đổi mới, hiện đại hoá trang thiết bị và công nghệ; là đầu tư xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty nắm vững khoa học công nghệ, trưởng thành về chính trị, tiến bộ về trình độ tay nghề, chuyên môn, đoàn kết, gắn bó vì sự nghiệp phát triển của công ty, tích cự tham gia các hoạt động xã hội, vì cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố Hải Phòng và đất nước.

Hiện nay, Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM và đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000. Với phương châm: “Chất lượng là trên hết - Đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng”, Công ty đã và đang đạt được kết quả kinh doanh khả quan và giành được nhiều danh hiệu cao quý:

- 
Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới giai đoạn 1994-2005

· Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2000;

· Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1984;

· Huân chương Lao động hạng Ba năm 1973;

· Cờ thi đua của Chính phủ 5 năm: 1999, 2000, 2002, 2003, 2004;

· Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng về thành tích thu nộp ngân sách xuất sắc 6 năm liền (1999 - 2004);

· Cờ thi đua của Bộ Công nghiệp năm 1997, 1998, 2001;

· Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 1999, 2000, 2002, 2004;

· Cờ thi đua của Công đoàn Công nghiệp Việt Nam năm 1998, 2001, 2003;

· Cờ thi đua của UBND thành phố Hải Phòng năm 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004;

· Cờ thi đua của LĐLĐ thành phố Hải Phòng năm 1994, 1995, 1996, 2003, 2004;

· Bằng khen của Bộ Công nghiệp Nhẹ từ năm 1986 đến năm 1996;

· Cờ thi đua xuất sắc của Tổng công ty Nhựa Việt Nam năm 1997;

· Công ty là 1 trong 10 doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố Hải Phòng năm 2001, 2002, 2003, 2004;

· 127 Huy chương vàng tại các kỳ hội chợ quốc tế và trong nước hàng công nghiệp. Được người tiêu dùng bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao”;

· 02 cúp Bạc và 02 giải Quả cầu vàng - Bông sen vàng năm 2002;

· Cúp “Vì sự phát triển cộng đồng” năm 2003;

· [image: image2.png]Giải thưởng “Sao vàng đất Việt” năm 2004.
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1.2. Các thông tin cơ bản về Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong

· Tên Công ty:

Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên tiền phong

· Tên tiếng Anh:
TIEN PHONG PLASTIC JOINT-STOCK COMPANY

· Tên viết tắt:

TIFOPLAST


· Trụ sở:

Số 2 An Đà - Phường Lạch Tray - Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

· Điện thoại:

(84-31) 852073

Fax:
(84-31) 640133
· Biểu tượng của Công ty:
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· Địa chỉ Email:
Tifoplast@hn.vnn.vn
· Website:

http://www.nhuatienphong-tifoplast.com.vn

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203001195 đăng ký lần đầu ngày 30/12/2004, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 26/05/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp.

· Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

· Sản xuất kinh doanh các sản phẩm nhựa dân dụng;

· Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nhựa phục vụ cho ngành xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, giao thông vận tải.

· Thời hạn hoạt động của Công ty: 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

· Vốn điều lệ:
144.460.000.000 đồng (một trăm bốn mươi bốn tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu đồng).
· Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm 12/09/2006:

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

	Cổ đông
	Số lượng cổ đông
	Số cổ phần nắm giữ
	Tỷ lệ

	Cổ đông Nhà nước (Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước)
	1
	5.360.000
	37,10%

	Cổ đông là CBCNV trong Công ty
	646
	4.918.832
	34,05%

	Cổ đông ngoài Công ty
	80
	4.167.168
	28,85%

	Tổng cộng
	727
	14.446.000
	100,00%


[image: image5.emf]Quá trình tăng vốn điều lệ như sau:

Ghi chú:  -    Ngày 31/12/2004 Công ty chuyển đổi theo mô hình công ty cổ phần;

· Tháng 11/2005 bán đấu giá 1.240.000 cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước(Tương đương 12.400 triệu đồng).

· Tháng 04/2006, quyết định của Đại hội đồng cổ đông tăng vốn điều lệ lên 144.460 triệu đồng thông qua hình thức thưởng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu bằng nguồn  lợi nhuận sau thuế năm 2005.

· Đến nay Công ty không còn  cổ phần bán cho CBCNV theo hình thức ưu đãi trả chậm (Công ty chỉ có một trường hợp bán cho CBCNV theo hình thức ưu đãi trả chậm và đến nay đã thanh toán hết).
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1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty
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Hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 30/12/2004, cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, gồm:

· Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông họp ít nhất mỗi năm một lần và trong thời hạn theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông quyết định các vấn đề sau:

· Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

· Quyết định tổ chức lại và giải thể công ty

· Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại

· Quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần

· Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

· Quyết định mức thù lao và các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

· Thông qua báo cáo tài chính hàng năm của công ty; Báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát.

· Thông qua định hướng phát triển Công ty.

· Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có 05 thành viên. Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 05 năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại.

· Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan giám sát của Đại hội đồng cổ đông, có quyền kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát có từ 3 thành viên trở lên, trong đó có ít nhất 1 thành viên có chuyên môn về kế toán. Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 05 năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại.

· Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty gồm: Giám đốc, 01 Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh và Kế toán trưởng. Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty, là đại diện theo pháp luật của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao.

2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ

Theo giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203001195 đăng ký lần đầu ngày 30/12/2004 danh sách cổ đông sáng lập của Công ty như sau (vốn điều lệ 90 tỷ đồng):

Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần

	STT
	Cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần nắm giữ
	Tỷ lệ

	I
	Cổ đông Nhà nước
	
	459.000
	51%

	
	Đại diện:
	
	
	

	1
	Đoàn Văn Chương
	Số 82 Cấm, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
	
	

	2
	Hoàng Văn Ngọc
	Số 18/17 Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
	
	

	3
	Phạm Văn Viện
	Số 100 Cấm, Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
	
	

	II
	Cổ đông là CBCNV trong Công ty
	
	348.504
	38,72%

	
	Đai diện:
	
	
	

	1
	Nguyễn Trung Kiên
	Số 17/389 Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
	
	

	III
	Cổ đông là đối tượng ngoài doanh nghiệp
	
	92.496
	10,28%

	
	Đại diện:
	
	
	

	1
	Đặng Quốc Dũng
	Số 31/56 Đình Đông, quận Lê Chân, Hải Phòng
	
	

	@
	Tổng cộng
	
	900.000
	100%


Danh sách cổ đông sáng lập tại thời điểm 12/09/2006 của Công ty (vốn điều lệ 144,46 tỷ đồng):

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

	STT
	Cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần nắm giữ
	Tỷ lệ

	I
	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
	Số 8 Phan Huy Chú, Hà Nội
	3.350.000
	23,19%

	
	Đại diện
	
	
	

	
	Hoàng Văn Ngọc
	Số 18/17 Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
	
	

	II
	Cổ đông là CBCNV trong Công ty
	 
	3.485.040
	24,12%

	 
	Đai diện:
	 
	 
	 

	 
	Nguyễn Trung Kiên
	Số 17/389 Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
	 
	 

	III
	Cổ đông là đối tượng ngoài doanh nghiệp
	 
	924.960
	6,40%

	 
	Đại diện:
	 
	 
	 

	 
	Đặng Quốc Dũng
	Số 31/56 Đình Đông, quận Lê Chân, Hải Phòng
	 
	 

	@
	Tổng cộng
	 
	7.760.000
	53,72%


Theo Công văn số 135/TCT-ĐT ngày 20/10/2006 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước về việc cam kết nắm giữ cổ phần của cổ đông sáng lập, Cổ đông Nhà nước, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước, cam kết nắm giữ tối thiểu 20% vốn điều lệ của cổ phần sáng lập trong vòng 3 năm kể từ thời điểm chuyển thành Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ nhất.

3. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức xin đăng ký

Không có

4. Hoạt động kinh doanh

Trong mọi hoạt động của mình, Công ty luôn luôn lấy chất lượng sản phẩm và dịch vụ đặt lên hàng đầu. Với phương châm: “Chất lượng là trên hết - Đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng”, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM cũng như tuân thủ chặt chẽ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000, các sản phẩm của Công ty luôn luôn có được chất lượng cao và ổn định với giá bán hợp lý. Nhờ chính sách kinh doanh nhất quán như vậy, các sản phẩm của công ty nhanh chóng giành được niềm tin của khách hàng, đã và đang có chỗ đứng vững chắc trên thị trường và tiếp tục tăng thị phần trong nước cũng như xuất khẩu sang các nước trong khu vực. Đây chính là nguyên nhân chính giúp cho Công ty có được tốc độ tăng trưởng, phát triển cao và vững chắc, ngày càng nâng cao đời sống của CBCNV đồng thời không ngừng gia tăng giá trị cho các cổ đông.

4.1. Sản phẩm, dịch vụ chính

Nắm bắt nhu cầu thị trường về các sản phẩm nhựa dân dụng và đặc biệt là các sản phẩm ống nhựa phục vụ nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, Công ty đã chủ động đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất, hiện đại hoá thiết bị, có chính sách đào tạo hợp lý giúp người lao động làm chủ công nghệ mới nhờ đó Công ty đã nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường, với cơ cấu sản phẩm khá đa dạng.

Sản phẩm của Công ty được chia làm  4 nhóm sản phẩm chính:

· Nhóm  các sản phẩm ống nhựa u.PVC 

Nhóm sản phẩm ống nhựa u.PVC, phụ tùng, keo dán và zoăng cao su phục vụ cho cấp thoát nước sinh hoạt, nông nghiệp, công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, ống luồn cáp điện và ống phục vụ cho ngành bưu điện... là sản phẩm chủ lực của Công ty. Các lại ống nhựa u.PVC có sự đa dạng phong phú về chủng loại, bao gồm: ống nong trơn (ống dán keo) và ống nong phần lan (ống có khớp nối gioăng cao su) với đường kính từ ( 21mm đến ( 500mm.
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Sản phẩm ống u.PVC của Công ty được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002). ống nhựa u.PVC ngày càng được sử dụng nhiều trong cuộc sống, dần dần thay thế các loại ống gang, thép, xi măng vì nó có nhiều ưu điểm hơn:

· Nhẹ nhàng, dễ vận chuyển;

· Mặt trong, ngoài ống bóng, hệ số ma sát nhỏ;

· Chịu được áp lực cao;

· Lắp đặt nhẹ nhàng, chính xác, bền không thấm nước;

· Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao;

· Sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật, độ bền không dưới 50 năm;

· Giá thành rẻ, chi phí lắp đặt thấp so với các loại ống khác;

· Độ chịu hoá chất cao (ở nhiệt độ 00C đến 450C chịu được các hoá chất axit, kiềm muối.

·  Nhóm sản phẩm ống nhựa HDPE

Sản phẩm ống nhựa HDPE được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu của các hãng sản xuất nguyên liệu hàng đầu thế giới như BOROUGE, DEAHLIM... trên các thiết bị hiện đại nhất của các nước Đức, Italy... 
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ống HDPE được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427:1996 (E). Trong các loại ống nhựa, ống nhựa HDPE ngày càng được sử dụng nhiều do những đặc tính quý báu của nó hơn hẳn tính chất của các loại ống nhựa khác:

· Nhẹ nhàng, dễ vận chuyển.

· Mặt trong, ngoài ống bóng, hệ số ma sát nhỏ.

· Có hệ số chuyền nhiệt thấp (nước không bị đông lạnh).

· Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao.

· Sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật độ bền không dưới 50 năm.

· Có độ uốn cao, chịu được sự chuyển động của đất (động đất).

· ở dưới 60oC chịu được các dung dịch axit, kiềm, muối...

· Chịu được nhiệt độ thấp tới -40oC (sử dụng tại nơi có khí hậu lạnh).

· Chịu được ánh nắng mặt trời không bị ion hóa dưới tia cực tím của ánh sáng mặt trời.

· Giá thành rẻ, chi phí lắp đặt thấp so với các loại ống khác.

· Nhóm sản phẩm ống nhựa PPR

Sau một thời gian nghiên cứu, nắm bắt nhu cầu thị trường, năm 2004 Công ty đã nhập dây chuyền sản xuất và bắt đầu đưa sản phẩm vào thị trường, là doanh nghiệp đầu tiên sản xuất sản phẩm ống chịu nhiệt PPR. Hiện nay, việc ứng dụng vật liệu PPR trong dẫn nước nóng, lạnh được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới và dần được thay thế ống kẽm bởi các tính ưu việt của sản phẩm.
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ống nhựa PPR được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 8077:1999. Những đặc tính của ống nhựa PPR:

· Nhẹ nhàng, dễ vận chuyển;

· Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao;

· Dùng để vận chuyển chất lỏng, chất khí;

· Xu hướng đóng cặn và tỉ trọng ống thấp;

· Tuổi thọ cao trên 50 năm;

· Hệ số giãn nở nhiệt lớn hơn so với ống kim loại;

· Có thể sử dụng ở nhiệt độ từ 700C đến 950C;

· Chi phí lắp đặt thấp.

· Nhóm sản phẩm phụ tùng u.PVC; HDPE; PPR và các sản phẩm khác

Để cung cấp sản phẩm một cách toàn diện và đồng bộ cho khách hàng, Công ty luôn đầu tư để trang bị khuôn mẫu chất lượng cao, cung cấp phụ tùng lắp ghép đầy đủ theo yêu cầu của người tiêu dùng. Sản phẩm phụ tùng của Công ty đa dạng về chủng loại, đẹp về mẫu mã và thuận tiện trong việc ghép nối.

Các sản phẩm phụ tùng hiện tại của Công ty có đường kính từ ( 20-500; chịu áp lực từ 4bar đến 16bar. Trong đó:

· Phụ tùng ép phun PVC từ ( 21-200mm;

· Phụ tùng ép phun HDPE từ ( 20-110mm;

· Phụ tùng nong hàn u.PVC và HDPE từ ( 21-500mm;

· Phụ tùng PPR từ ( 21mm đến ( 63mm.

· Công ty đang có kế hoạch tiếp tục đầu tư máy ép phun cỡ lớn để đảm bảo sản xuất các sản phẩm phụ tùng ép phun có đường kính lớn hơn.

Bên cạnh đó, Công ty cũng sản xuất các sản phẩm phụ trợ như: keo dán, gioăng cao su dùng để nối ghép, các sản phẩm phục vụ cho ngành xây dựng, cấp thoát nước... đảm bảo nhu cầu đa dạng của thị trường.
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Cơ cấu sản phẩm tiêu thụ của Công ty năm 2004, 2005 như sau:

	Chỉ tiêu
	§VT
	Năm 2004
	Năm 2005

	
	
	Khối lượng
	Khối lượng
	% tăng (giảm) so với năm 2004

	ống PVC
	tÊn
	17.789
	20.015
	12,51%

	ống PEHD
	tÊn
	2.477
	2.290
	-7,55%

	Máng điện
	tÊn
	686
	662
	-3,50%

	ống PPR
	tÊn
	19
	74
	289,47%

	Phụ tùng ống
	tÊn
	2.322
	2.620
	12,83%

	Sản phẩm khác
	tÊn
	178
	212
	19,10%

	Tổng cộng
	tÊn
	23.471
	25.873
	10,23%


Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm của Công ty như sau:

	Sản phẩm
	§VT
	Năm 2004
	Năm 2005

	
	
	Giá trị
	Tỷ trọng
	Giá trị
	Tỷ trọng
	% tăng (giảm) so với năm 2004

	ống PVC
	đồng
	370.617.902.169
	69,34%
	440.941.714.140
	71,05%
	18,97%

	ống PEHD
	đồng
	62.046.013.297
	11,61%
	63.659.370.461
	10,26%
	2,60%

	Máng điện
	đồng
	14.465.221.057
	2,71%
	14.442.531.794
	2,33%
	-0,16%

	ống PPR
	đồng
	597.633.337
	0,11%
	1.926.430.005
	0,31%
	222,34%

	Phụ tùng ống
	đồng
	63.523.721.221
	11,88%
	84.265.173.874
	13,58%
	32,65%

	Sản phẩm khác
	đồng
	23.237.812.673
	4,35%
	15.411.606.278
	2,48%
	-33,68%

	Tổng cộng
	đồng
	534.488.303.754
	100%
	620.646.826.552
	100%
	16,12%
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Phân tích cơ cấu doanh thu của Công ty cho thấy sản phẩm chính của Công ty là ống nhựa PVC, chiếm tỷ trọng khoảng 70% tổng doanh thu. Tiếp sau ống nhựa PVC là các sản phẩm phụ tùng ống, ống PEHD, mỗi loại sản phẩm mang lại trên 10% tổng doanh thu cho công ty. So với năm 2004, Cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2005 thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm ống nhựa PVC và các phụ tùng ống, giảm tỷ trọng sản phẩm ống PEHD. Tuy nhiên, về cơ bản cơ cấu doanh thu của Công ty không có sự biến động lớn qua 2 năm 2004, 2005. Kết quả tiêu thụ qua hai năm 2004, 2005 cho thấy Công ty có được tốc độ tăng trưởng doanh thu liên tục tăng trong điều kiện giá dầu mỏ tăng cao, phản ánh chỗ đứng ngày càng vững chắc trên thị trường của các sản phẩm nhựa mang thương hiệu “Nhựa Thiếu niên Tiền phong”.

So sánh năng lực sản xuất của Công ty so với một số doanh nghiệp trong cùng ngành:

	STT


	Công ty 


	Sản lượng 2005 

(tÊn/n¨m)

	1
	Công ty Cổ phần Nhựa Tiền Phong
	25.000

	2
	Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 
	21.000

	3
	Công ty Nhựa Đạt Hoà 
	12.000

	4
	Công ty Nhựa Minh Hùng 
	10.000

	5
	Công ty Nhựa Đệ Nhất 
	7.000

	6
	Công ty Nhựa Tân Tiến 
	5.000


Nguồn: Công ty cổ phần Nhựa Tiền Phong

Qua kết quả thống kê trên cho thấy Nhựa Tiền Phong là doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm ống nhựa hàng đầu của Việt Nam.
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ống PVC

69,34%

Sản phẩm khác

4,35%

Phụ tùng ống

11,88%

Máng điện

2,71%

ống PPR

0,11%

ống PEHD

11,61%


4.2. Nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu chính của Công ty chủ yếu là bột nhựa PVC và hạt nhựa các loại. Các loại hạt nhựa Công ty đang sử dụng bao gồm: PEHD, PVC, PPR, POM... Ngoài ra, Công ty còn sử dụng một số nguyên phụ liệu phụ khác như: acid Stearic, parafin, cyclohexanone, dioxid titan, bột màu,... Trong quy trình sản xuất, bột nhựa sẽ được pha trộn với các loại phụ liệu khác như: chất ổn định, bột màu, CaCO3,... tạo thành hỗn hợp trước khi đưa vào máy tạo hạt hay máy tạo sản phẩm. Hầu hết các nguyên liệu phụ trợ được nhập khẩu từ nước ngoài.

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như giá thành sản xuất, Công ty luôn thực hiện đấu thầu lựa chọn cạnh tranh nhằm tìm kiếm nhà cung cấp nguyên vật liệu tốt nhất. Nguồn nguyên liệu của Công ty được nhập từ các công ty cung ứng trong và ngoài nước trong những năm qua tương đối ổn định. Là một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất ống nhựa, Công ty luôn lựa chọn các nhà cung cấp nguyên vật liệu chất lượng tốt, có uy tín, có năng lực đảm bảo cung ứng đầy đủ cho nhu cầu sản xuất về số lượng và chất lượng với giá cả hợp lý nhất. 

Công ty đã làm tốt công tác dự báo thị trường trong thời gian qua: Công ty đã chủ động lựa chọn số lượng dự trữ bột hạt nhựa (nguyên liệu chính), thời điểm nguyên vật liệu có giá cả thấp nhất để nhập, do đó kịp thời đáp ứng cho nhu cầu sản xuất nên đã tối ưu hoá lợi nhuận. Có thể nói, chính sách dự trữ nguyên vật liệu, đảm bảo ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào cho nhu cầu sản xuất là một trong những yếu tố quan trọng nhất tạo ra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ấn tượng cho Công ty trong thời gian qua.

Danh sách một số nhà cung cấp nguyên liệu chính cho Công ty:

	Stt 
	Nguyên liệu 
	Nhà cung cấp 
	địa điểm 

	I. Nhà cung ứng trong nước: 

	1 
	Bột PVC 
	Công ty TNHH Nhựa & Hoá chất TPC Vina 
	Tp.HCM 

	
	
	Công ty Liên doanh và Hoá nhựa Phú Mỹ
	

	2
	Hạt PVC
	Công ty TNHH Tín Mỹ
	

	II. Nhà cung ứng nước ngoài: 

	1 
	Bột PVC K58 & K66 
	Thai Plastic & Chemicals Public Co, LTD 

Mitsui & Co., LTD 
	Thái Lan 

Nhật Bản 

	2 
	Hạt PP 
	CCC Chemical Commerce Co., LTD 

Thai Petrochemical Industry Public Co., LTD 
	Thái Lan 

Thái Lan 

	3 
	Hạt PEHD 
	Daelim Corporation 

Itochu Plastics PTE., LTD 

Borouge PTE., LTD 
	Hàn Quốc 

Singapore 

Singapore 

	4 
	CaCO3 
	Surint Omya Chemicals Co., LTD 
	Thái Lan 

	5 
	Dioxid Titan 
	Linkers PTE., LTD 
	Singapore 


4.2. Trình độ công nghệ và công tác kiểm tra chất lượng

Tất cả các sản phẩm của Công ty được sản xuất trên dây chuyền thiết bị thế hệ mới nhất và hiện đại nhất của Châu Âu như CHLB Đức, Italia...như:

· Máy KRAUSSMAFFEI K90, K140, K60, K50 và máy KME-1-90-30 của CHLB Đức

· Máy nong ống hình sin SICA của Italia (lắp ghép bằng gioăng cao su)

· Máy ép phun của Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc...
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Năng lực sản xuất hiện tại của Công ty là trên 28.000 tấn/năm đến 35.000 tấn/năm. Với đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật lành nghề, nhiều kinh nghiệm và nguyên liệu nhập ngoại, thiết bị hiện đại, các sản phẩm của Công ty Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong đều đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các đặc tính cơ, lý, hoá, vệ sinh công nghiệp... đều đạt và vượt chỉ tiêu cho phép.

Các sản phẩm  của Công ty được kiểm tra thực tế bằng các máy móc thiết bị thử sau:

· Máy thử độ cứng ROCKWELL của Cộng hoà liên bang Đức.

· Máy thử kéo kiểu ZMGI của Cộng hoà liên bang Đức.

· Thiết bị đo độ dày sản phẩm của Cộng hoà liên bang Đức.

· Máy thử áp lực trong của Nhật Bản.

· Máy thử áp lực ngoài của Đài Loan.

· Thiết bị thử độ bền va đập.

· Các dụng cụ đo điện tử.

· Ngoài ra 1 năm 2 lần các sản phẩm của Công ty được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng kiểm tra toàn bộ các chỉ tiêu đã đăng ký như: chỉ tiêu va đập, chỉ tiêu vệ sinh...
Hiện nay, Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, do tổ chức Quacert của Việt Nam. Công ty là một trong những đơn vị đầu tiên sản xuất sản phẩm được chứng nhận là phù hợp với tiêu chuẩn: ISO 4422-2: 1996 đối với ống nhựa u.PVC và ISO 4427:1996 đối với ống HDPE.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 được Công ty thực hiện một cách nghiêm ngặt, thống nhất: toàn bộ quy trình sản xuất kinh doanh được quản lý chặt chẽ từ khâu nhập nguyên liệu đầu vào, sản xuất và cung cấp sản phẩm cho khách hàng. Tất cả cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm đối với công việc của mình cũng như được tạo điều kiện để chủ động tham gia và các hoạt động cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
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Với chính sách chất lượng nhất quán, với đội ngũ lao động có trình độ kỹ thuật cao cũng như c ó được chiến lược đầu tư máy móc công nghệ đúng đắn, các sản phẩm mang tên “Nhựa [image: image18.png]


Thiếu niên Tiền phong” luôn được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng. Các sản phẩm của Công ty đã đạt Giải Cầu vàng MADE IN VIETNAM, Cúp Sen vàng, 132 huy chương vàng trong Hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp và Thương mại Việt Nam hàng năm và được người tiêu dùng bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao”. Tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Công nghiệp lần thứ 2 năm 2005, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới (1995 - 2004). 
4.3. Thị trường tiêu thụ:

Cho đến nay, Công ty Cổ phần Nhựa TN Tiền Phong đã xây dựng được mạng lưới tiêu thụ rộng khắp cả nước, trong đó tập trung chủ yếu tại khu vực phía Bắc, miền Trung và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sản phẩm của Công ty được tiêu thụ thông qua 3 kênh phân phối: (1)Trung tâm bán hàng và đơn vị bán hàng (2) Khách hàng riêng lẻ - đây là những khách hàng cá nhân đến mua hàng trực tiếp tại Công ty; (3) Đấu thầu công trình- thông qua việc đấu thầu các công trình xây dựng, Tiền Phong đã cung cấp sản phẩm đến các Công ty, tổ chức với quy mô lớn. Ngoài ra, các Đơn vị bán hàng có thể tìm kiếm và xây dựng hệ thống điểm bán hàng và trực tiếp quản lý, phân phối sản phẩm. Để khuyến khích mạng lưới đại lý tiêu thụ sản phẩm, Công ty luôn có chế độ ưu đãi đặc biệt, có chính sách thưởng phạt phù hợp đối với từng sản phẩm, từng thị trường tiêu thụ.

Công ty đã ban hành quy chế Trung tâm bán hàng và Đơn vị bán hàng từ nhiều năm nay và đang áp dụng rất hiệu quả. Bên cạnh đó, Công ty vẫn không ngừng cải tiến, hoàn thiện quy chế này để phục vụ các khách hàng và các mạng lưới bán hàng của Công ty ngày càng tốt. Mạng lưới tiêu thụ của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc không chống chéo và vận hành một cách hiệu quả và phát huy tối đa năng lực cạnh tranh của các đại lý tiêu thụ sản phẩm. Thông qua kênh phân phối này, sản phẩm của Công ty đến với người tiêu dùng chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Để mở rộng hơn nữa thị phần của mình trên cả nước, từ tháng 2 năm 2006, Công ty đã thành lập một Trung tâm bán hàng trả chậm Công ty TNHH kinh doanh nhà Bình Trưng - là một đại diện phân phối sản phẩm của Công ty tại khu vực phía Nam.

Mạng lưới phân phối của Công ty CP nhựa TN Tiền Phong
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Từ năm 1997 đến nay Công ty đã liên tiếp dành được các hợp đồng cung cấp ống u.PVC và PEHD cho các công trình yêu cầu kỹ thuật cao:

· Khu công nghiệp NOMURA, Sài Đồng, Nguyễn Đức Cảnh, Đồng Văn

· Công trình mở rộng nhà máy nhiệt điện Phả Lại.

· Chương trình nước sạch của UNICEF.

· Cung cấp ống u.PVC và PEHD cho HAZAMA CORPORATION phục vụ dự án “phát triển nước ngầm khu vực nông thôn và các tỉnh phía Bắc”.

· Cung cấp ống PEHD cho Dự án Vệ sinh thành phố Đà Nẵng.

· Xuất khẩu sang nước CHDCND Lào.

· Nhiều công trình lớn trọng điểm của quốc gia.

Các hợp đồng tiêu thụ lớn Công ty đang thực hiện:

	TT
	Tên đơn vị ký kết
	Số hợp đồng
	Thời gian
 ký kết
	Giá trị hợp đồng

	1
	Công ty CP xây lắp công nghiệp Nam Định
	435/H§KT
	19/07/2005
	 1.499.830.000 

	2
	Công ty lắp máy xây dựng số 10
	228/H§MB - TP LM
	22/8/2005
	 1.266.400.000 

	3
	Công ty CP xây dựng thuỷ lợi Quảng Ninh
	611/HDDKT
	10/10/2005
	 1.178.313.000 

	4
	Công ty xây dựng & triển khai công nghệ mới
	683/H§KT-NTP
	11/10/2005
	 1.315.177.200 

	5
	Công ty Thành Đông Cao Bằng
	763/H§KT
	19/12/2005
	    983.860.000 

	6
	Công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh
	781/H§KT
	25/12/2005
	    476.064.000 

	7
	Công ty cấp thoát nước và môi trường số 1 Vĩnh Phúc
	22/H§KT
	11/01/2006
	    509.742.600 

	8
	Công ty CP xây dựng Thanh Vân
	295/HDDKT
	18/05/2006
	    642.050.600 

	9
	Công ty cấp nước Nam Định
	365/H§KT
	21/05/2006
	    475.450.000 

	10
	Công ty TNHH Tm và xây dựng Vĩnh Hà
	341/H§KT
	06/05/2006
	 1.118.828.700 

	11
	Công ty cấp nước Nam Định
	364/H§KT
	15/06/2006
	    399.158.000 

	12
	Công ty CP xây dựng số 7
	28.07/H§XL
	28/07/2006
	 1.219.337.700 


4.4. Tình hình lao động

Tổng số lao động hiện tại thời điểm 30/06/2006 là: 810 người. Cơ cấu lao động của Công ty như sau:

Đơn vị: người

	Tiêu chí
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	I. Phân theo trình độ
	810
	100,00%

	1. Trình độ Đại học trở lên
	138
	17,04%

	2. Trình độ Cao đẳng, trung cấp
	68
	8,40%

	3. Công nhân kỹ thuật
	254
	31,36%

	4. Lao động khác
	350
	43,20%

	II. Phân loại theo tính chất hợp đồng lao động
	810
	100,00%

	1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
	540
	66,67%

	2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn
	270
	33,33%


Tiền lương bình quân một tháng của người lao động trong Công ty là: 3.600.000 đồng

Trong đó:
+ Mức lương cao nhất:
18.000.000 đồng




+ Mức lương thấp nhất:
  2.800.000 đồng

Có thể thấy, với tỷ trọng lao động công nhân kỹ thuật và lao động khác lên tới trên 70%, mức thu nhập trung bình của Nhựa Tiền Phong là cao so với các doanh nghiệp trong ngành và trong khu vực.

4.5. Kế hoạch phát triển kinh doanh

Trong các năm tới, khi Việt Nam ra nhập WTO, Công ty xác định rõ đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đòi hỏi Công ty phải nỗ lực hết mình để khẳng định vị thế của mình trên thương trường. Đứng trước những biến động tăng giá nguyên liệu đầu vào cùng áp lực cạnh tranh ngày càng tăng, Công ty thận trọng đưa ra mức tăng trưởng doanh thu trung bình cho các năm tới tối thiểu đạt trên 7%.

Để đạt được kế hoạch tổng thể trên, Công ty đề ra những kế hoạch chi tiết sau:

· Về công tác kỹ thuật:

· Công ty chủ trương tiếp tục cải tiến kỹ thuật, công nghệ, máy móc thiết bị khuôn mẫu để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm mọi chi phí sản xuất đạt hiệu quả cao, đủ sức cạnh tranh, đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận để chia lãi theo cổ tức từ 16% đến 20%.

· Tăng cường sự hợp tác giữa các đơn vị phòng, phân xưởng để đảm bảo sự chỉ đạo thông suốt trong công tác quản lý.

· Hoàn thiện các cơ chế trong quản lý để phục vụ cho sản xuất kinh doanh và công tác khác, đảm bảo công khai, dân chủ, tránh sai phạm trong việc phân phối tiền lương, tiền thưởng và công tác tài chính ở các đơn vị.

· Đối với các đơn vị sản xuất, Công ty tạo mọi điều kiện để khép kín trong khâu phục vụ sản xuất để các đơn vị dần từng bước tự hạch toán độc lập.

· Về công tác tiêu thụ sản phẩm:

· Tăng cường công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 2001-2000 một cách sát thực, không để lọt ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng, làm ảnh hưởng tới uy tín của Công ty.

· Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, có các giải pháp kịp thời trong việc cạnh tranh, có cơ chế phù hợp trong công tác tiêu thụ sản phẩm ổn định, chú ý tới các vùng sâu vùng xa.

· Có kế hoạch đào tạo, củng cố đội ngũ tiếp thị về số lượng, chất lượng để tiếp cận với thị trường có hiệu quả cao hơn.

· Về các công tác khác:

· Tiếp tục nắm bắt thị trường, đầu tư đa dạng mặt hàng, đặc biệt lưu ý mặt hàng mới như: máng điện cỡ lớn, cửa sổ, cửa ra vào bằng nhựa, nhựa gỗ... để phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng; cứ chắn sóng để bảo vệ đê điều phục vụ nông nghiệp; các mặt hàng nhựa kỹ thuật cao như: phụ tùng xe máy, ô tô, vỏ ti vi, tủ lạnh, điều hoà...

· Đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu sang Lào, Campuchia, Phillipin, Trung Cận Đông và thị trường Châu Phi.

· Từng bước sắp xếp sản xuất, tạo điều kiện để các đơn vị thành viên phấn đấu thành các cơ sở hạch toán độc lập nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

· Tiến hành việc làm thủ tục xin đất để mở rộng mặt bằng sản xuất tạo điều kiện cho việc phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tới.

· Tiếp tục đầu tư nâng cấp mặt bằng hiện có để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

· Thực hiện tốt các chỉ tiêu trong thoả ước lao động tập thể đã đề ra, tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, Đoàn thể hoạt động theo Điều lệ và các văn bản pháp luật liên quan.

· Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội.

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm gần nhất

5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị: đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2004
	Năm 2005
	6 tháng năm 2006

	
	Giá trị
	Giá trị
	% tăng (giảm) so với năm 2004
	Giá trị

	Tổng giá trị tài sản
	252.844.740.493
	308.716.059.125
	22,10%
	319.703.979.965

	Doanh thu thuần
	533.590.737.617
	619.707.069.553
	16,14%
	369.577.712.683

	Giá vốn hàng bán
	447.442.276.080
	464.740.057.959
	3,87%
	256.914.072.214

	Lợi nhuận gộp
	86.148.461.537
	154.967.011.594
	79,88%
	112.663.640.469

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	24.122.110.040
	101.378.878.930
	320,27%
	84.116.896.204

	Lợi nhuận khác
	56.500.968
	240.686.963
	325,99%
	49.960.817

	Lợi nhuận trước thuế
	24.178.611.008
	101.619.565.893
	320,29%
	84.166.857.021

	Lợi nhuận sau thuế
	17.408.599.926
	101.619.565.893
	483,73%
	84.166.857.021

	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	-
	21,65%
	-
	-

	Tỷ lệ trả cổ tức
	-
	24,44%
	-
	-


Ghi chú:        -     Nguồn Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2005 của TIFOPLAST

· Năm 2005, 2006 Công ty được miễn Thuế thu nhập doanh nghiệp do chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần.

· Số liệu kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2006 của TIFOPLAST chưa được kiểm toán.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hai năm 2004, 2005 của Công ty cho thấy những bước tăng trưởng vượt bậc trong kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong khi, doanh thu thuần năm 2005 tăng 16,14% so với năm 2004, đạt giá trị 619 tỷ đồng thì lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2005 tăng đến 320,29% so với năm 2004, đạt giá trị 101 tỷ đồng. Rõ ràng, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2005 đã tăng vọt so với năm 2004, phản ánh hiệu quả quản lý được nâng cao sau khi Công ty chuyển đổi hoạt động sang mô hình công ty cổ phần.

Để thấy rõ hơn nguyên nhân để đạt được kết quả hoạt động kinh doanh, ta phân tích sự biến động của Giá vốn hàng bán trên cơ sở tương quan với Doanh thu thuần và Lợi nhuận gộp của Công ty:

	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2004
	Năm 2005
	Tăng (giảm) so với 2004

	
	
	(đồng)
	(đồng)
	(đồng)
	(%)

	1
	Doanh thu thuần
	533.590.737.617
	619.707.069.553
	86.116.331.936
	16,14%

	2
	Giá vốn hàng bán 
	447.442.276.080
	464.740.057.959
	17.297.781.879
	3,87%

	3
	Lợi nhuận gộp
	86.148.461.537
	154.967.011.594
	68.818.550.057
	79,88%


Có thể thấy, năm 2005 trong khi Doanh thu thuần tăng 16,14% so với năm 2004, tương đương 86 tỷ đồng thì Giá vốn hàng bán chỉ tăng có 3,87% tương đương với 17 tỷ đồng. Do vậy, Lợi nhuận gộp của Công ty năm 2005 đã tăng tới 79,88% so với năm 2004, tương ứng với số tuyệt đối là 68,8 tỷ đồng. Từ kết quả phân tích cho thấy yếu tố chính đem lại sự tăng trưởng mạnh mẽ trong kết quả kinh doanh của Công ty là do Công ty đã giảm mạnh được tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu. Nguyên nhân của kết quả này cũng đã được đề cập ở phần trên, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do Công ty đã tận dụng được những thời điểm thích hợp, có chính sách nhập và dự trữ nguyên vật liệu hợp lý; tối ưu hoá quy trình sản xuất, giảm thiểu tiêu hao nguyên nhiên vật liệu.

5.2. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty

	Chỉ tiêu
	Năm 2005

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	

	Hệ số thanh toán ngắn hạn
	1,78

	Hệ số thanh toán nhanh
	1,05

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	

	 Hệ số nợ/Tổng tài sản (lần)
	0,45

	 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (lần)
	0,81

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	

	 Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng TSbq) (lần)
	2,21

	 Vòng quay tài sản cố định (DT thuần/TSCĐbq) (lần)
	9,16

	 Vòng quay vốn l​ưu động (DT thuần/TSLĐbq) (lần)
	3,01

	 Vòng quay các khoản phải thu (DT thuần/Phải thu bình quân) (lần)
	5,72

	 Vòng quay các khoản phải trả (DT thuần/Phải trả bình quân) (lần)
	4,23

	 Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/Hàng tồn kho bình quân) (lần)
	5,14

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	

	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)
	16,40%

	 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)
	55,10%

	 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)
	32,92%

	 Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần (%)
	16,36%

	5. Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần  
	

	Thu nhập trên mỗi cổ phần (đồng/cổ phần)
	11.291

	Giá trị sổ sách của cổ phần (đồng/cổ phần)
	20.491


Phân tích một số chỉ tiêu tài chính năm 2005 sẽ giúp chúng ta thấy rõ hơn tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

· Về khả năng thanh toán:

Các chỉ tiêu tài chính đo lường khả năng thanh toán của Công ty Nhựa Tiền phong là tương đối tốt. Hệ số thanh toán ngắn hạn, được tính bằng Tài sản lưu động (tài sản ngắn hạn) chia cho Nợ ngắn hạn, cho biết một đồng nợ ngắn hạn của Công ty được đảm bảo thanh toán bởi bao nhiêu đồng tài sản lưu động. Kết quả tính toán hệ số thanh toán ngắn hạn của Nhựa Tiền phong là 1,78 cho thấy khả năng thanh toán ngắn hạn của Nhựa Tiền phong là khá tốt. Để đánh giá sát thực hơn khả năng thanh toán của Nhựa Tiền phong, chúng ta xét đến hệ số thanh toán nhanh. Hệ số thanh toán nhanh, được tính bằng Tài sản lưu động trừ đi Hàng tồn kho sau đó chia cho Nợ ngắn hạn, cho biết một đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bởi bao nhiêu đồng tài sản lưu động có khả năng thanh khoản cao. Hệ số thanh toán nhanh của Nhựa Tiền phong là 1,05 cho ta biết: có 1,05 đồng tài sản lưu động thanh khoản cao sẵn sàng để trả cho 1 đồng nợ ngắn hạn. Xét về lý thuyết, giá trị của Hệ số thanh toán nhanh của một công ty xấp xỉ bằng 1 là rất tốt, phản ánh an toàn thanh toán ngắn hạn cũng như sự cân đối về nguồn ngắn hạn và sử dụng nguồn ngắn hạn.

· Về cơ cấu vốn (đòn bẩy tài chính):

Hệ số nợ/Tổng tài sản của Nhựa Tiền phong bằng 0,45, phản ánh trong một đồng tài sản có 0,45 đồng nợ. Xét Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu cho chúng ta thấy tương ứng với 01 đồng vốn chủ sở hữu đem ra kinh doanh, công ty huy động thêm 0,81 đồng vốn nợ. Phân tích các chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Nhựa Tiền phong cho thấy Nhựa Tiền phong đang hoạt động trên nền tảng kết cấu vốn vững chắc, giúp cho Công ty có thể chủ động và linh hoạt trong việc sử dụng các nguồn vốn trong tương lai, đảm bảo an toàn thanh toán trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

· Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động:

Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động đã chứng minh hiệu quả quản lý của Nhựa Tiền phong trong năm 2005 (năm đầu tiên chuyển đổi hoạt động sang mô hình công ty cổ phần) là rất tốt.

· Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời:

Hiệu quả hoạt động của Nhựa Tiền phong một lần nữa được phản ánh rõ nét qua các chỉ tiêu về khả năng sinh lời. Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần cho thấy trong 100 đồng doanh thu thuần thì Nhựa Tiền phong thu về 16,4 đồng lợi nhuận sau thuế. Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu của Nhựa Tiền phong rất ấn tượng, 100 đồng vốn chủ sở hữu đem lại 55,1 đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2005.

Ghi chú: Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các phân tích nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin có được từ Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Nhựa Tiền Phong và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán. Những phân tích trên chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.

5.3. Giải trình một số nội dung trong Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2005 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong

· Các khoản phải thu và hàng tồn kho:

	Chỉ tiêu
	Năm 2004
	Năm 2005

	
	Đồng
	Đồng
	Tăng (giảm) so với 2004 (đồng)
	Tăng (giảm) so với năm 2004 (%)
	Tỷ trọng trên tổng tài sản

	I. Các khoản phải thu
	78.702.349.635
	125.900.941.582
	47.198.591.947
	59,97%
	40,78%

	1. Phải thu của khách hàng
	71.566.804.256
	117.612.987.537
	46.046.183.281
	64,34%
	38,10%

	2. Trả trước cho người bán
	7.135.545.379
	8.287.954.045
	1.152.408.666
	16,15%
	2,68%

	II. Hàng tồn kho
	84.095.955.734
	96.681.105.325
	12.585.149.591
	14,97%
	31,32%

	1. Hàng tồn kho
	84.095.955.734
	96.681.105.325
	12.585.149.591
	14,97%
	31,32%

	   Nguyên vật liệu
	58.845.332.069
	59.439.563.831
	594.231.762
	1,01%
	19,25%

	   Công cụ, dụng cụ
	665.528.836
	826.423.027
	160.894.191
	24,18%
	0,27%

	   Chi phí SXKD dở dang
	2.689.128.014
	8.050.851.623
	5.361.723.609
	199,39%
	2,61%

	   Thành phẩm 
	21.895.966.815
	28.364.266.844
	6.468.300.029
	29,54%
	9,19%


Với tốc độ tăng trưởng doanh thu cao, doanh thu năm 2005 tăng hơn doanh thu năm 2004 là 16,4% tương ứng với 86 tỷ đồng, các khoản mục hàng tồn kho và các khoản phải thu của Nhựa Tiền Phong cũng đồng thời tăng cao. Phân tích chi tiết khoản mục “Các khoản phải thu” và “Hàng tồn kho” cho thấy khoản mục “Phải thu của khách hàng”, “Nguyên vật liệu”, “Thành phẩm” là những khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trên Tổng tài sản tương ứng là 38,1%, 19,25% và 9,19%. Thực trạng của các khoản mục này cho thấy chính sách phát triển thị trường cùng chiến lược dự trữ nguyên vật liệu và khả năng tăng trưởng sản xuất, dự trữ sản phẩm của Công ty. Với chính sách tín dụng cho khách hàng một cách hợp lý, Công ty đã củng cố vững chắc và nhanh chóng phát triển thị trường và điều này phản ánh ở khoản mục phải thu của Công ty tăng rất nhanh và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản.

Như dã đề cập ở phần trên, chính sách dự trữ nguyên vật liệu đúng đắn chính là một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên sự thành công cho Công ty trong điều kiện có sự biến động lớn về giá nguyên vật liệu. Một lần nữa, phân tích tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng của khoản mục “Nguyên vật liệu” trong Bảng cân đối kế toán cho ta bức tranh cụ thể về chính sách dự trữ nguyên vật liệu nói trên.
· Giải trình về các giới hạn kiểm toán:

Do các thủ tục đối chiếu công nợ trong khi tiến hành kiểm toán tại thời điểm thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2005 chưa được thực hiện hoàn tất đối với một số khoản trong mục Phải thu khách hàng, có giá trị 13.869.023.363 đồng, nên công ty kiểm toán đã đặt khoản mục này vào phần giới hạn kiểm toán được nêu trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2005. Theo xác nhận số 12A/2006/ATIC VIETNAM – BCKT ngày 21/08/2006 của Công ty Kiểm toán tư vấn Việt Nam (ATIC VIETNAM), bằng những thủ tục kiểm toán bổ sung cho giai đoạn từ ngày phát hành Báo cáo kiểm toán đến ngày 21/08/2006, ATIC VIETNAM đã kiểm tra và xác nhận, trên các khía cạnh trọng yếu, các khoản mục công nợ phải thu, phải trả tại thời điểm 31/12/2005 đã được phản ánh trung thực và hợp lý trong báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2005.

Theo như Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty được nêu trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2005, Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tại thời điểm 31/12/2005 chưa được xác định cho các đối tượng chịu thuế của Công ty, nghĩa vụ thuế TNCN sẽ được quyết toán và thu nộp theo quyết định của cơ quan thuế Hải Phòng. Do vậy, phần hạch toán thuế thu nhập cá nhân của Công ty được kiểm toán viên cho ý kiến giới hạn kiểm toán. Theo Ban Giám đốc Công ty, trong năm số cá nhân có thu nhập chịu thuế không nhiều, chỉ đến cuối năm khi Công ty tiến hành thưởng và tính tổng thu nhập trong cả năm chia đều cho 12 tháng thì mới phát sinh các đối tượng chịu thuế. Hiện tại, Công ty đang cùng Cục Thuế Hải Phòng quyết toán số thuế Thu nhập cá nhân nói trên. Theo tính toán sơ bộ số thuế thu nhập cá nhân mà người lao động trong công ty phải nộp trong năm 2005 cho khoản thu nhập thường xuyên là 255 triệu đồng.  

· Các chính sách liên quan đến các khoản chi thưởng khuyến mại cho khách hàng:

Để duy trì và phát triển thị phần, Ban Lãnh đạo Công ty, được sự cho phép của Đại hội đồng cổ đông, đã quyết định trích một khoản Lợi nhuận sau thuế thưởng cho các Đại lý phân phối, tiêu thụ của Công ty đạt kết quả tiêu thụ cao. Chính sách thưởng này phản ánh quan điểm phát triển kinh doanh bền vững của Công ty, gắn kết sợi dây lợi ích kinh tế của Công ty với các đối tác kinh doanh, đảm bảo cho Công ty một tương lai phát triển thị trường bền vững.

5.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo

Bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2005 Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong đã gặp phải những thách thức và thời cơ mới. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sáng suốt của Ban lãnh đạo Công ty, sự quyết chí, đồng lòng của toàn thể CBCNV trong Công ty đã giúp cho Nhựa Tiền phong không những vượt qua được những thách thức mà còn nắm bắt được những thời cơ mới, đạt kết quả kinh doanh rất ấn tượng. Đúc rút những bài học trong năm vừa qua, làm căn cứ cho những kế hoạch phát triển trong tương lai, Công ty đã chỉ rõ những khó khăn và thuận lợi cơ bản, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

· Những khó khăn cơ bản:

· Sản xuất hàng hoá của Công ty ngày càng tăng trưởng, trong khi đó mặt bằng của Công ty chỉ còn trên 30.000 m2 nên ảnh hưởng lớn tới việc quản lý về diện tích đặt máy móc thiết bị, kho chứa nguyên liệu, kho thành phẩm, giao thông nội bộ và việc cấp phát sản phẩm, ... ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu của khách hàng.

· Việc cạnh tranh ngày càng gay gắt quyết liệt. Trong năm qua, nhiều đơn vị sản xuất ống nhựa cùng loại ở phía Nam đã tiến hành xây dựng cơ sở sản xuất tại các tỉnh phía Bắc, đã tìm mọi cách tiếp cận, lôi kéo các khách hàng truyền thống, các dự án công trình và cả hệ thống mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

· Trên thị trường hiện nay có nhiều sản phẩm nhập ngoại với nguồn gốc không rõ ràng, chiết khấu bán hàng rất cao, đặc biệt với các sản phẩm ống nhựa chịu nhiệt PPR.

· Các loại chi phí trong sản xuất kinh doanh còn cao mặc dù Công ty đã có nhiều cơ chế và phương án để tiết kiệm nhưng thực hiện còn chưa triệt để.

· Công tác quản lý có lúc chưa đáp ứng yêu cầu nhạy bén với nhiệm vụ, đặt biệt là việc phối kết hợp giữa các đơn vị phòng, phân xưởng chưa cao nên ảnh hưởng đến tiến độ chung của Công ty.

· Những thuận lợi cơ bản:

· Năm 2005, Công ty đã phát huy tốt việc quản lý chất lượng theo hệ thống quản lý ISO 2001-2000 có hiệu quả thiết thực, các sản phẩm của công ty được người tiêu dùng cả nước công nhận về chất lượng. Đặc biệt, Công ty vừa được Đảng, Nhà nước phong tặng “Đơn vị anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới” nên uy tín thương hiệu Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong được khách hàng tin tưởng, đây là tài sản vô giá mà Công ty đáng trân trọng và gìn giữ.

· Công ty có hệ thống mạng lưới tiêu thụ sản phẩm khá ổn định và ngày càng củng cố, duy trì và phát triển. Hiện nay Công ty có 5 trung tâm bán hàng trả chậm và hơn 200 đơn vị bán hàng trải khắp toàn quốc.

· Công ty hiện có đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ kỹ thuật, công nhân lành nghề đang phát huy tác dụng tốt với sự năng động, chủ động, phù hợp với cơ chế thị trường trong sản xuất kinh doanh nhiều năm nay.

· Sự đoàn kết nhất trí từ tổ chức Đảng đến các tổ chức quần chúng, từ cán bộ lãnh đạo đến CBCNV là một trong những thế mạnh không thể không nhắc đến, ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động trong năm vừa qua cũng như đem lại sự phát triển bền vững cho Công ty.

6. Hội đồng quản trị, Ban quản lý điều hành, Ban kiểm soát

· Hội đồng quản trị 

· Ông  
Đoàn Văn Chương 


Chủ tịch Hội đồng Quản trị

· Ông  
Hoàng Văn Ngọc


Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

· Ông  
Nguyễn Trung Kiên


ủy viên Hội đồng Quản trị

· Ông  
Đặng Quốc Dũng


ủy viên Hội đồng Quản trị

· Ông    
Phạm Văn Viện


Uỷ viên Hội đồng Quản trị

· Ban quản lý điều hành

· Ông 

Đoàn Văn Chương


Giám đốc 

· Ông 

Hoàng Văn Ngọc


Phó Giám đốc

· Ông

Nguyễn Trung Kiên


Kế toán trưởng

· Ban kiểm soát 

· Ông 

Phạm Văn Nguyên


Trưởng Ban Kiểm soát

· Ông 

Trần Bá Phúc


Uỷ viên Ban Kiểm soát

· Bà 

Hoàng Thị Thu Mai


Uỷ viên Ban Kiểm soát

Sơ yếu lý lịch tóm tắt

1) Họ và tên: 

đoàn văn chương
· Giới tính:

Nam

· Ngày tháng năm sinh: 20/12/1945

· Nơi sinh: 

Thái Bình

· Quốc tịch: 

Việt Nam

· Dân tộc: 

Kinh

· Quê quán: 

Nguyên Xá, Tiên Hưng, Thái Bình

· Địa chỉ thường trú: Số 82 Phố Cấm, P. Gia Viên, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 031.640.073

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

· Quá trình công tác:

· 11/1981 – 10/1987: Phó Trưởng Phòng TCLĐ – Cty Nhựa TNTP

· 11/1987 – 08/1991: Trưởng Phòng TCLĐ, Bí thư ĐW - Cty Nhựa TNTP

· 09/1991 – 05/1995: Phó Giám đốc, Bí thư ĐW - Cty Nhựa TNTP

· 06/1995 – 12/2004: Giám đốc, Bí thư ĐW - Cty Nhựa TNTP

· 01/2005 - Đến nay: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Bí thư ĐW - Cty CP Nhựa TNTP

· Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Bí thư ĐW - Cty CP Nhựa TNTP

· Số cổ phần nắm giữ: 276.240 cổ phần

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 276.240 cổ phần

+ Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần.

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

2) Họ và tên: hoàng văn ngọc
· Giới tính:
Nam

· Ngày tháng năm sinh: 16/06/1956

· Nơi sinh: Hải Phòng

· Quốc tịch: Việt Nam

· Dân tộc: Kinh

· Quê quán: Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội

· Địa chỉ thường trú: Số 6/35 Đông Khê, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 031.640.133

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

· Quá trình công tác:

· 06/1998 – 11/2001: Phó Phòng Kinh doanh – Cty Nhựa TNTP

· 12/2001 – 12/2004: Trưởng Phòng Kinh doanh - Cty Nhựa TNTP

· 01/2005 - Đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó GĐ  - Cty CP Nhựa TNTP

· Chức vụ công tác hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó GĐ  - Cty CP Nhựa TNTP

·  Số cổ phần nắm giữ:
5.488.768 cổ phần

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 128.768 cổ phần

+ Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 5.360.000 cổ phần.

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

3) Họ và tên: nguyễn trung kiên

· Giới tính:
Nam

· Ngày tháng năm sinh: 05/09/1961

· Nơi sinh: Nam Định

· Quốc tịch: Việt Nam

· Dân tộc: Kinh

· Quê quán: Giao Yến, Giao Thuỷ, Nam Định

· Địa chỉ thường trú: Số 17/389 Lê Lợi, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 031.640.861

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

· Quá trình công tác:

· 06/1998 – 01/2003: Phó Trưởng Phòng KTTC – Cty Nhựa TNTP

· 02/2003 – 12/2004: Trưởng Phòng KTTC - Cty CP Nhựa TNTP

· 01/2005 - Đến nay: Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng - Cty CP Nhựa TNTP

· Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng - Cty CP Nhựa TNTP

· Số cổ phần nắm giữ: 102.224 cổ phần

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 102.224 cổ phần

+ Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần.

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

4) Họ và tên: đặng quốc dũng
· Giới tính:
Nam

· Ngày tháng năm sinh: 02/05/1968

· Nơi sinh: Hải Phòng

· Quốc tịch: Việt Nam

· Dân tộc: Kinh

· Quê quán: Khúc Thuỷ, Thanh Oai, Hà Tây

· Địa chỉ thường trú: Số 55 Văn Cao, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 031.838.812

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

· Quá trình công tác:

· 05/2002 – 12/2004: Giám đốc Cty TNHH Hương Minh

· 01/2005 - Đến nay: Giám đốc Cty TNHH Hương Minh; Uỷ viên HĐQT - Cty CP Nhựa TNTP

· Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Cty TNHH Hương Minh; Uỷ viên HĐQT - Cty CP Nhựa TNTP

·  Số cổ phần nắm giữ: 214.000 cổ phần

Trong đó:
+ Sở hữu cá nhân: 214.000 cổ phần (Đại diện Công ty TNHH Hương Minh)

+ Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần.

·  Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

5) Họ và tên: Phạm văn viện
· Giới tính:
Nam

· Ngày tháng năm sinh: 12/04/1960

· Nơi sinh: Nam Định

· Quốc tịch: Việt Nam

· Dân tộc: Kinh

· Quê quán: Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định

· Địa chỉ thường trú: Số 126 Phố Cấm, P. Gia Viên, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 031.640.930

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hoá

· Quá trình công tác:

· 12/1995 – 12/1996: Phó Quản đốc Phân xưởng 1 – Cty Nhựa TNTP

· 01/1997 – 12/2004: Quản đốc Phân xưởng 1 - Cty CP Nhựa TNTP

· 01/2005 - Đến nay: Uỷ viên HĐQT, Quản đốc Phân xưởng 1 - Cty CP Nhựa TNTP

· Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên HĐQT, Quản đốc Phân xưởng 1 - Cty CP Nhựa TNTP

· Số cổ phần nắm giữ: 101.520 cổ phần

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 101.520 cổ phần

+ Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

6) Họ và tên: Phạm văn nguyên

· Giới tính:
Nam

· Ngày tháng năm sinh: 03/10/1952

· Nơi sinh: Hải Phòng

· Quốc tịch: Việt Nam

· Dân tộc: Kinh

· Quê quán: Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội

· Địa chỉ thường trú: Số 44/275 Lê Lợi, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 031.852.074

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hoá

· Quá trình công tác:

· 01/1998 – 05/2003: Phó Quản đốc Phân xưởng 2 – Cty Nhựa TNTP

· 06/2003 – 12/2004: Quản đốc Phân xưởng 2, Chủ tịch CĐ - Cty CP Nhựa TNTP

· 01/2005 - Đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát, Quản đốc Phân xưởng 2, Chủ tịch Công đoàn - Cty CP Nhựa TNTP

· Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban KS, Quản đốc Phân xưởng 2, Chủ tịch Công đoàn - Cty CP Nhựa TNTP

· Số cổ phần nắm giữ: 65.424 cổ phần

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 65.424 cổ phần

+ Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần.

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

7) Họ và tên: Trần Bá Phúc
· Giới tính:
Nam

· Ngày tháng năm sinh: 06/01/1956

· Nơi sinh: Hải Phòng

· Quốc tịch: Việt Nam

· Dân tộc: Kinh

· Quê quán: Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định

· Địa chỉ thường trú: Số 24/12 Chu Văn An, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 031.640.954

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thuỷ lực

· Quá trình công tác:

· 01/2000 – 10/2004: Phó Quản đốc Phân xưởng 3 – Cty Nhựa TNTP

· 11/2004 – 12/2004: Phó Trưởng Phòng TCLĐ - Cty CP Nhựa TNTP

· 01/2005 - Đến nay: Trưởng Phòng TCLĐ, Uỷ viên Ban KS - Cty CP Nhựa TNTP

· Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Phòng TCLĐ, UV Ban KS - Cty CP Nhựa TNTP

· Số cổ phần nắm giữ: 28.072 cổ phần

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 28.072 cổ phần

+ Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần.

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

8) Họ và tên: hoàng thị thu mai

· Giới tính:
Nữ

· Ngày tháng năm sinh: 16/10/1958

· Nơi sinh: Hải Phòng

· Quốc tịch: Việt Nam

· Dân tộc: Kinh

· Quê quán: Kiến Quốc, Kiến Thuỵ, Hải Phòng

· Địa chỉ thường trú: Cụm Đông Chính, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 031.640.930 (xin 107)

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán tài chính

· Quá trình công tác:

· 05/1979 - 06/2003: Nhân viên kế toán, Phòng KTTC – Cty Nhựa TNTP

· 07/2003 – 12/2004: Phó Trưởng Phòng KTTC – Cty Nhựa TNTP

· 01/2005 – Đến nay: Phó Trưởng Phòng KTTC, UV Ban KS – Cty Nhựa TNTP

· Chức vụ công tác hiện nay: Phó Trưởng Phòng KTTC, Uỷ viên Ban KS - Cty CP Nhựa TNTP

· Số cổ phần nắm giữ: 49.000 cổ phần

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 49.000 cổ phần

+ Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần.

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

7. Tài sản

Tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2006:

Đơn vị: đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Nguyên giá
	Khấu hao
	Giá trị còn lại

	1
	Nhà cửa vật kiến trúc
	11.585.021.376
	4.956.892.476
	6.628.128.900

	2
	Máy móc thiết bị
	132.482.351.122
	76.464.170.593
	56.018.180.529

	3
	Phương tiện vận tải truyền dẫn
	3.494.122.739
	1.895.656.656
	1.598.466.083

	4
	Thiết bị dụng cụ quản lý
	2.405.788.451
	1.608.856.955
	796.931.496

	@
	Tổng cộng
	149.967.283.688
	84.925.576.680
	65.041.707.008


 Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2005 của TIFOPLAST

Tổng hợp tài sản cố định hữu hình của Công ty tại thời điểm 30/06/2006:

Đơn vị: đồng

	STT
	Tên tài sản
	Nguyên giá
	Khấu hao
	Giá trị còn lại

	I
	Nhà cửa vật kiến trúc
	
	    11.585.021.376 
	      5.474.352.412 
	      6.110.668.964 

	1
	Đường nội bộ
	6.940 m2
	         704.028.300 
	         398.949.345 
	         305.078.955 

	2
	Nhà VP làm việc
	1.650 m2
	      3.636.375.868 
	         467.909.110 
	      3.168.466.758 

	3
	Khuôn viên
	3.870 m2
	         298.651.800 
	         262.151.750 
	           36.500.050 

	4
	Nhà kho
	3.129 m2
	      1.561.447.208 
	      1.200.908.041 
	         360.539.167 

	5
	Nhà xưởng SX
	1.6662 m2
	      5.384.518.200 
	      3.144.434.166 
	      2.240.084.034 

	II
	Máy móc thiết bị
	
	  140.653.971.671 
	    89.726.271.901 
	    50.927.699.770 

	1
	Máy đùn ống các loại
	
	    76.557.015.433 
	    52.865.986.883 
	    23.691.028.550 

	2
	Máy ép phun các loại
	
	    21.645.921.554 
	    10.967.862.111 
	    10.678.059.443 

	3
	Máy công cụ
	
	      5.172.959.827 
	      2.761.415.816 
	      2.411.544.011 

	4
	Thiết bị máy móc khác
	    37.278.074.857 
	    23.131.007.091 
	    14.147.067.766 

	III
	Thiết bị quản lý
	
	      2.475.504.693 
	      1.846.886.309 
	         628.618.384 

	1
	Máy vi tính
	
	         419.877.464 
	         358.073.958 
	           61.803.506 

	2
	Máy điều hoà
	
	         405.909.055 
	         241.384.934 
	         164.524.121 

	3
	Máy phô tô
	
	           72.226.500 
	           66.117.480 
	             6.109.020 

	4
	Thiết bị quản lý khác
	
	      1.577.491.674 
	      1.181.309.937 
	         396.181.737 

	IV
	Phương tiện vận tải
	
	      3.337.456.168 
	      2.173.364.912 
	      1.164.091.256 

	1
	Ôtô 4 chỗ
	
	      1.164.037.194 
	         879.934.484 
	         284.102.710 

	2
	Ôtô 7 chỗ
	
	         633.527.600 
	         422.351.720 
	         211.175.880 

	3
	Ôtô tải 5 tấn
	
	         344.410.000 
	         195.165.660 
	         149.244.340 

	4
	Phư​ơng tiện khác
	
	      1.195.481.374 
	         675.913.048 
	         519.568.326 

	@
	Cộng
	
	  158.051.953.908 
	    99.220.875.534 
	    58.831.078.374 


Nguồn: TIFOPLAST

8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008

	
	Giá trị
	(%) tăng  giảm  so với 2005
	Giá trị
	(%) tăng  giảm  so với 2006
	Giá trị
	(%) tăng  giảm  so với 2007

	Vốn điều lệ (triệu đồng)
	144.460
	60,51%
	144.460
	0,00%
	144.460
	0,00%

	Doanh thu thuần (triệu đồng)  
	650.000
	4,89%
	700.000
	7,69%
	750.000
	7,14%

	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng) 
	90.000
	-11,43%
	60.000
	-33,33%
	70.000
	16,67%

	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) (*)
	90.000
	-11,43%
	51.600
	-42,67%
	60.200
	16,67%

	LN sau thuế/Doanh thu thuần (%)
	13,85%
	-2,55%
	7,37%
	-6,47%
	8,03%
	0,66%

	LN sau thuế/Vốn điều lệ (%)
	62,30%
	-50,61%
	35,72%
	-26,58%
	41,67%
	5,95%

	Cổ tức
	20%
	-4,00%
	20%
	0,00%
	20%
	0,00%


(*) Năm 2006 Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và năm 2007, 2008 Công ty sẽ được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp do chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

8.1. Nêu căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên

Kế hoạch Lợi nhuận và cổ tức đã được Ban Lãnh đạo Công ty cẩn trọng xây dựng. Để xây dựng được các chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức nói trên, Công ty đã phân tích một cách cụ thể các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ như sau:

· Điểm mạnh

· Thương hiệu Nhựa Tiền Phong đã và đang khẳng định chỗ đứng vững chắc trên thị trường, được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, giá cả, mẫu mã. Các sản phẩm Nhựa Tiền Phong đều được sản xuất và kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo chất lượng cao nhất, đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế.

· Công ty có chiến lược đầu tư đúng đắn, đầu tư có trọng tâm và đảm bảo các thiết bị máy móc thuộc các thế hệ hiện đại nhất, đồng bộ nhất. Chính vì vậy, các sản phẩm của Công ty sản xuất ra có chất lượng cao và ổn định, giảm tỷ lệ phế liệu và hao hụt trong quá trình sản xuất. Đồng thời với năng lực sản xuất hiện tại, Công ty có thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu tăng sản lượng trong tương lại.

· Tình hình tài chính lành mạnh, giúp Công ty chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dự trữ nguyên vật liệu, đầu tư trang thiết bị hiện đại.

· Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhân viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất ống nhựa các loại và gắn bó lâu dài với Công ty.

· Điểm yếu

· Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm và phần lớn nguyên vật liệu của Công ty được nhập khẩu từ nước ngoài nên việc biến động giá cả các nguyên vật liệu trên thị trường thế giới sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của Công ty.

· Công ty vẫn chưa khai thác hết tiềm năng thị trường trong nước và các nước lân cận.

· Hiện tại mặt bằng sản xuất của Công ty chưa đủ lớn nên gây khó khăn cho quá trình bố trí các công đoạn sản xuất cũng như dự trữ nguyên vật liệu, sản phẩm.

· Cơ hội 

· Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn kiến thiết và phát triển nên nhu cầu về ống nhựa các loại còn tiếp tục tăng trưởng.

· Thị trường trong nước và các nước lân cận còn rất nhiều tiềm năng nhưng Công ty chưa khai thác hết.

· Máy móc thiết bị hiện nay vẫn chưa hoạt động hết công suất, Công ty có thể tận dụng máy móc thiết bị hiện đại này để sản xuất các loại sản phẩm khác phục vụ nhu cầu thị trường.

· Công ty có nhiều tiềm năng để phát triển hoạt động sản xuất các sản phẩm nhựa phục vụ cho lĩnh vực công nghệ cao bởi đây là loại sản phẩm có nhu cầu rất lớn trong tương lai và tính cạnh tranh tương đối thấp.

· Nguy cơ 

· Nguyên vật liệu nhựa các loại đang có xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Do đó, Công ty cần có chính sách dự trữ, tồn kho hợp lý để đối phó với tình hình này, đảm bảo ổn định được hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như khả năng chi trả cổ tức.

· Tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu và hàng nhái nhãn hiệu Nhựa vẫn chưa được ngăn chặn triệt để.

· Trong trường hợp giá của nguyên liệu tăng mạnh trong ngắn hạn do biến động của thị trường thế giới, trong khi giá bán sản phẩm không thể tăng tương ứng sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty.

· Việc Việt Nam gia nhập WTO cũng như trước sức ép cạnh tranh ngày càng tăng của các đối thủ trong nước, đòi hỏi Công ty phải có chiến lược phát triển đúng đắn, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất để đảm bảo sự tăng trưởng, phát triển cao và bền vững trong tương lai.

Trên cơ sở phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ như trên, Công ty xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức đã đề ra:

1) Thực hiện tốt công tác dự báo chiến lược dự trữ nguyên liệu đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh dầu lửa, giá cả thường xuyên biến động đột biến.

2) Tổ chức hợp lý hoá sản xuất, từng bước thực hiện khoán chi phí cho từng bộ phận, từng công đoạn sản xuất.

3) Đầu tư máy móc thiết bị công nghệ mới thay thế dần những máy cũ đã lạc hậu, mở rộng sản xuất: tiết kiệm điện, tiết kiệm nhân công, chất lượng sản phẩm tốt, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

4) Xây dựng chiến lược thị trường dài hạn, linh hoạt đảm bảo duy trì và mở rộng thị phần hiện tại. Đưa thương hiệu “Nhựa Tiền Phong” luôn là sự lựa chọn số 01 của người tiêu dùng.

5) Kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ máy nhân sự quản lý và nhân sự trực tiếp sản xuất, đảm bảo nâng cao hơn nữa năng lực tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua những nguy cơ, giành lấy những cơ hội, góp phần đưa Nhựa Tiền Phong luôn là một trong những lá cờ đầu trong ngành sản xuất các sản phẩm nhựa trong nước.

Năm 2006, kết quả kinh doanh của Công ty dự kiến sẽ rất tốt. Trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã đạt được mức doanh thu 370 tỷ đồng (bằng khoảng 57% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 84 tỷ đồng (bằng khoảng 93% so với kế hoạch). Kế hoạch năm 2006, đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh thu (tăng 4,89% so với năm 2005) tuy nhiên kế hoạch lợi nhuận lại giảm. Giải thích cho hiện tượng này là bởi khi xây dựng kế hoạch năm 2006, Công ty đã dự báo những khó khăn trong biến động giá nguyên nhiên vật liệu, khả năng gia tăng áp lực cạnh tranh để duy trì thị phần nên sẽ khiến chi phí của Công ty tăng lên, làm giảm tỷ lệ LNST/Doanh thu, giảm lợi nhuận so với năm 2005. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, có thể khẳng định, Công ty hoàn toàn có khả năng hoàn thành và vượt mực kế hoạch đặt ra, thể hiện sự nỗ lực của Công ty trong việc quản lý chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong các năm tiếp theo (2007, 2008), Công ty dự kiến tốc độ tăng giá nguyên liệu rất cao và sức ép cạnh tranh đến từ các đối thủ trong và ngoài nước ngày càng tăng sẽ ảnh hưởng đến khả năng tăng thị phần cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo dự báo của các nhà kinh tế, giá dầu mỏ sẽ ngày càng tăng cao, kéo theo giá nguyên nhiên liệu của Công ty cũng tăng lên, gia tăng giá vốn hàng bán và các chi phí khác liên quan. Việc tăng chi phí sẽ làm giảm hiệu quả hoạt động của Công ty, do vậy, kế hoạch đề ra cho thấy có sự tăng trưởng doanh thu nhưng lợi nhuận không thể tăng tương ứng một cách mạnh mẽ như năm 2005. Ngoài ra, việc gia tăng chi phí có thể dẫn đến nâng giá bán sản phẩm, động thái này có thể làm giảm thị phần các sản phẩm ống nhựa do sự cạnh tranh từ những sản phẩm thay thế: ống kim loại… Bên cạnh đó, như đã đề cập ở trên, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, nhiều đối thủ cạnh tranh đã và đang xúc tiến thâm nhập các thị trường truyền thống của Nhựa Tiền Phong. Điều này dự báo sự chia sẻ thị phần cũng như những chi phí bán hàng có thể gia tăng do việc áp dụng các chính sách bán hàng mới. Chính vì những phân tích nói trên, Ban Lãnh đạo Công ty đã thận trọng đưa ra kế hoạch kinh doanh trong đó các chỉ tiêu doanh thu tăng nhưng các chỉ tiêu lợi nhuận giảm. Tuy nhiên, theo Ban Lãnh đạo Công ty, kế hoạch đưa ra chỉ là dự kiến thấp nhất, nếu Công ty tận dụng tốt các cơ hội, ứng biến kịp thời trước những biến đổi của thị trường thì kết quả sẽ còn cao hơn các năm trước.

Cũng trong kế hoạch lợi nhuận và cổ tức, có thể thấy mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận có xu hướng giảm nhưng tỷ trọng LNST/Vốn điều lệ rất cao và Công ty chỉ đưa ra kế hoạch chi trả cổ tức 20%. Theo Ban Lãnh đạo Công ty, với mục tiêu phát triển bền vững Công ty, mức chi trả cổ tức như vậy là phù hợp, thuộc diện tương đối cao so với các doanh nghiệp trong ngành và trong khu vực. Phần lợi nhuận còn lại sẽ được Công ty tái đầu tư vào hoạt động sản xuất, với các mục tiêu cụ thể như: nâng cao năng lực sản xuất thông qua việc xây dưng, mở rộng nhà xưởng, kho bãi; mua sắm máy móc mới; thay thế máy móc cũ; bổ sung vốn, đảm bảo kết cấu tài chính vững chắc hơn cho Công ty...

8.2. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Với tư cách là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích và đưa ra những đánh giá, dự báo về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong.

Dự báo tốc độ tăng trưởng bình quân GDP của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010 là từ 6,6% đến 7,0%. Trong đó, tốc độ tăng trưởng toàn ngành nhựa trong giai đoạn này ở vào khoảng 20% và ngành công nghiệp xây dựng khoảng 12%.

Nhựa Tiền Phong là một thương hiện lớn trong ngành sản xuất ống nhựa, một trong những công ty chiếm thị phần lớn nhất trong cả nước. Nhu cầu thị trường và chiến lược phát triển của Công ty cho thấy rõ khả năng cạnh tranh mở rộng thị phần và hướng đến xuất khẩu. Năm 2006, riêng 6 tháng đầu năm, Nhựa Tiền Phong đã đạt mức doanh thu thuần là 370 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 84 tỷ. Như vậy, kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2006 là hoàn toàn khả thi. Cùng với sự thận trọng trong kế hoạch đưa ra của hai năm 2007, 2008, nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thì kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đề ra trong 3 năm 2006-2008 là có tính khả thi và Công ty có thể đảm bảo được tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm như kế hoạch. 

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.   

9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin đăng ký

Hiện tại trong Điều lệ của Công ty có một số điểm chưa phù hợp với Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006, Công ty cam kết sẽ sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tới. Đồng thời, Công ty cũng cam kết sẽ tuân thủ chặt chẽ Luật doanh nghiệp, những nội dung trong Điều lệ (gồm cả những nội dung cam kết sửa đổi) kể từ thời điểm thực hiện cam kết này.

10. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán đăng ký

Không có

Iv. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG Ký

1. Loại chứng khoán

Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá



10.000 đồng/cổ phiếu
3. Tổng số chứng khoán

14.446.000 cổ phiếu

Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2006 quy định: “Cổ phần thuộc sở hữu của các thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát (sở hữu tại thời điểm bầu là thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát) không được chuyển nhượng quá 50% trong thời gian đương nhiệm và trong vòng 02 năm thôi giữ chức.” Như vậy, theo Biên bản kiểm phiếu Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, số cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại thời điểm bầu là: 33.518 cổ phần (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần). Như vậy, số cổ phần hạn chế chuyển nhượng của các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát là: 167.590 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

4. Phương pháp tính giá

Giá trị sổ sách (Book Value)
· Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2005 (vốn điều lệ 90.000.000.000 đồng):

	
	Vốn chủ sở hữu
	
	184.415.673.393
	
	

	Giá sổ sách cổ phiếu
	  = -------------------------------------
	=
	--------------------------
	=
	20.490 đồng

	
	(Tổng số cổ phần - cổ phiếu quỹ)
	      (9.000.000 - 0)
	
	


· Giá trị sổ sách tại thời điểm 30/06/2006 (vốn điều lệ 144.460.000.000 đồng)
	
	Vốn chủ sở hữu
	
	235.506.650.322
	
	

	Giá sổ sách cổ phiếu
	  = -------------------------------------
	=
	--------------------------
	=
	16.302 đồng

	
	(Tổng số cổ phần - cổ phiếu quỹ)
	      (14.446.000 - 0)
	
	


5. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Điều lệ Công ty quy định: “Cổ đông của Công ty là tổ chức, cá nhân Việt Nam”. “Khi nào Công ty đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán sẽ được chuyển nhượng theo các quy định của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán”.  Hiện tại, Công ty không có cổ đông là cá nhân, tổ chức nước ngoài. Khi Công ty hoàn tất việc đăng ký giao dịch trên trung tâm giao dịch chứng khoán, giao dịch của người nước ngoài được thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo quy định hiện hành, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam và Thông tư số 90/2005/TT-BTC ngày 17/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg. Trong đó qui định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu niêm yết của tổ chức phát hành.

6. Các loại thuế có liên quan

Thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp 10% áp dụng đối với hầu hết các sản phẩm của Công ty bán ra. Các loại sản phẩm cơ khí và vật tư, bao bì, phế phẩm của Công ty được áp dụng mức thuế suất là 5%. Riêng các sản phẩm do Công ty cung cấp cho Tổ chức UNICEF và xuất khẩu là đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 0%.

Công ty bắt đầu chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 30/12/2004, theo quy định của Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm (2005, 2006) và được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm tiếp theo (2007, 2008).

Theo Công văn số 5248/TC-CST ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp cho tổ chức đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội, nếu Công ty hoàn tất đăng ký giao dịch trong năm 2006, Công ty sẽ được giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm kể từ khi được chấp thuận việc đăng ký giao dịch. Như vậy, Công ty sẽ tiếp tục được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm 2009 và 2010.

Các loại thuế và phí khác được xác định và hạch toán theo các quy định hiện hành.

V. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG Ký

1. Tổ chức tư vấn

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt (BVSC)

Địa chỉ:

94 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:

(84-04) 9433016
Fax:
(84-04) 943 3012

Chi nhánh:

Số 11 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:
   
(84-08) 9141992
Fax:
(84-08) 8218566

Website:

http://www.bvsc.com.vn
2. Tổ chức kiểm toán

Công ty TNHH kiểm toán tư vấn việt nam (acticvietnam)

Địa chỉ:

129 - Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại:

(84-4) 5375528~29

Fax:
(84-4) 5375527

VI. Các nhân tố rủi ro

1. Rủi ro về kinh tế

Các sản phẩm ống nhựa của Công ty phục vụ cho nhu cầu của ngành xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, bưu chính viễn thông... Do đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình công cộng, công trình dân cư có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ các sản phẩm. Việt Nam là một nước có nền đang phát triển, có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Với tốc độ tăng trưởng cao như hiện nay (tốc độ tăng trưởng GDP năm 2005 là 8,4%), nhu cầu về xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điền đề phát triển bền vững cho nền kinh tế luôn là đòi hỏi thường trực. Kế hoạch phát triển của Công ty được xây dựng trên những đánh giá lạc quan về triển vọng phát triển kinh tế của đất nước. Do đó, nếu nền kinh tế lâm vào tình trạng khủng hoảng, tốc độ xây dựng sẽ giảm hẳn và điều này sẽ làm cho ngành sản xuất vật liệu nhựa xây dựng nói chung và sản xuất ống nhựa nói riêng bị sụt giảm nghiêm trọng.

Những năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2002 đạt 7,1%, năm 2003 đạt 7,23%, năm 2004 đạt 7,7% và năm 2005 là 8,4%. Đóng góp vào tốc độ tăng trưởng GDP là ngành công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng hơn 50% tốc độ tăng trưởng. Theo nhận định của các chuyên gia phân tích kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng và duy trì ở mức cao từ 7- 8%/năm. Sự phát triển lạc quan của nền kinh tế nói chung, ngành công nghiệp và xây dựng nói riêng có ảnh hưởng tốt đến sự phát triển của Công ty. Vì vậy, có thể nhận định rằng rủi ro về kinh tế không phải là một rủi ro lớn đối với hoạt động của Công ty.

2. Rủi ro về luật pháp

Hiện tại, mặc dù Luật pháp Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ thương hiệu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã được áp dụng nhưng cơ chế xử phạt vẫn còn nhẹ và chưa triệt để. Mặt khác, lực lượng quản lý thị trường còn quá mỏng nên không thể kiểm soát để phát hiện và xử lý kịp thời tất cả các trường hợp sai phạm. 

Với những đóng góp quan trọng của ngành nhựa vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong những năm gần đây và với chủ trương phát triển ngành nhựa trong những năm tới nên ngành nhựa hiện nhận được một số ưu đãi nhất định, cụ thể là những ưu đãi trong việc áp dụng thuế nhập khẩu bột PVC, hạt PVC, các khoản phụ thu ở mức thấp và đang tiến tới bãi bỏ những khoản thuế này để phù hợp với tình hình thực tế và khuyến khích sự tăng trưởng của ngành nhựa và nền kinh tế.

Vì vậy, xét toàn cảnh môi trường pháp lý và tình hình thực tế của Công ty, rủi ro pháp luật ít có ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.
3. Rủi ro về tỷ giá hối đoái

Với đặc thù của hoạt động sản xuất là phần lớn nguyên vật liệu của Công ty được nhập khẩu từ nước ngoài nên những thay đổi của tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng trực tiếp tới giá nguyên vật liệu, chi phí giá vốn cũng như hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, việc thường xuyên đầu tư máy móc thiết bị hiện đại bậc nhất trên thế giới để phục vụ cho chiến lược phát triển sản phẩm có chất lượng cao, đón đầu những nhu cầu sử dụng những sản phẩm nhựa đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, do đó các dự án đầu tư mới của Công ty cũng chịu những rủi ro từ thay đổi tỷ giá hối đoái.

Trong những năm gần đây, do chính sách ổn định tiền tệ của Nhà nước nên tỷ giá giữa đồng Việt Nam so với các ngoại tệ mạnh tương đối ổn định, mức dao động giá khá thấp, việc dự báo tỷ giá trong ngắn hạn cũng không quá khó khăn. Vì vậy ảnh hưởng do biến động tỷ giá đến giá nhập khẩu nguyên vật liệu của Công ty là không đáng kể. Mặt khác, với chiến lược nghiên cứu thị trường, nhập nguyên vật liệu đúng thời điểm, dự trữ nguyên vật liệu hợp lý cũng đã hạn chế bớt rủi ro về giá nguyên vật liệu do biến động của tỷ giá hối đoái.

4. Rủi ro hàng giả, hàng kém chất lượng

Giống như nhiều thương hiệu nổi tiếng khác trong nước, Nhựa Tiền phong hiện vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi nạn hàng giả, hàng kém chất lượng. Trong thời gian qua, để đối phó với vấn nạn này, Công ty đã đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá mẫu mã và kiểu dáng sản phẩm, đẩy mạnh quảng cáo hỗ trợ người tiêu dùng có được sự lựa chọn đúng đắn khi mua các sản phẩm của Nhựa Tiền phong. Công ty cũng đã tích cực triển khai các chương trình chống hàng giả, hàng nhái thông qua hệ thống đại lý, cửa hàng, tổ chức việc tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau về hàng giả, phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện hàng giả, hàng nhái trên thị trường, góp phần hạn chế số lượng hàng giả hàng nhái tiêu thụ trên thị trường.

Trong thực trạng thị trường hiện nay, khi mà các chế tài trừng phạt các đơn vị làm hàng giả, hàng nhái kém chất lượng chưa thật sự nghiêm khắc, lợi nhuận do làm hàng giả mang lại lớn hơn rủi ro mà các đơn vị đó phải chịu, hiện tượng làm hàng giả, hàng nhái kém chất lượng chắc chắn sẽ còn tồn tại trong thời gian tới. Tuy nhiên, với trình độ ngày càng cao của người tiêu dùng, các sản phẩm sẽ được người tiêu dùng lựa chọn với những yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng, với hệ thống chế tài chống hàng giả ngày càng được hoàn thiện cùng với việc chất lượng sản phẩm của Công ty ngày càng được nâng cao chắc chắn rủi ro này sẽ không thể ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Rủi ro cạnh tranh khi hội nhập WTO

Việt Nam gia nhập WTO sẽ đem lại những thách thức và cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước nói chung và Nhựa Tiền phong nói riêng. Hiện tại, với các rào cản về mức thuế suất nhập khẩu, thủ tục hải quan, hạn ngạch nhập khẩu,... nên hoạt động nhập khẩu sản phẩm ngành nhựa từ các nước không được đẩy mạnh. Với việc gia nhập WTO và AFTA làm giảm mức thuế nhập khẩu, thông thoáng hơn về các thủ tục hải quan, xoá bỏ các hạn ngạch... sẽ là thách thức lớn đối với các nhà sản xuất trong nước trước nguy cơ cạnh tranh bởi các sản phẩm đến từ nước ngoài. Ngoài ra, cũng không thể không nhắc đến việc các nhà đầu tư nước ngoài xây dựng nhà máy sản xuất ống nhựa tại Việt Nam và cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm trong nước.
Ngành nhựa hiện nay vẫn đang phụ thuộc rất lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, để có đủ nguyên liệu cho sản xuất, hàng năm ngành nhựa phải nhập khẩu phần lớn nguyên liệu và với khoảng 1,5-2 triệu tấn, chưa kể hàng trăm loại hoá chất phụ trợ. Hai liên doanh sản xuất bột nhựa PVC và dầu DOP trong nước chỉ mới đáp ứng chưa tới 10% nguyên vật liệu toàn ngành nhựa. Sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu làm cho giá sản phẩm trong nước cao hơn giá sản phẩm nhập khẩu sẽ tác động rất lớn đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp khi hội nhập. 
Bên cạnh những thách thức nêu trên, Nhựa Tiền Phong cũng đang đứng trước một cơ hội lớn để mở rộng thị trường tiêu thụ sang các nước, đặc biệt là các nước trong khu vực Đông Nam á khi Việt Nam tiến hành quá trình hội nhập. Trên thực tế, hiện tại, sản phẩm Nhựa Tiền phong đã được xuất khẩu sang thị trường Lào.

Với năng lực sản xuất kinh doanh hiện tại cùng chiến lược đầu tư đúng đắn, hiệu quả đã giúp Công ty có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng nắm bắt những thời cơ có được, đối phó với những thách thức khi Việt Nam chính thức bước vào “sân chơi” của thế giới, WTO.
6. Rủi ro khác

Các rủi ro khác như thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn .v.v... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.

VII. Phụ lục

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Phụ lục II: Sổ theo dõi cổ đông của tổ chức đăng ký

3. Phụ lục III: Nghị quyết của HĐQT đăng ký giao dịch cổ phiếu
4. Phụ lục IV: Báo cáo kiểm toán năm 2005, báo cáo tài chính quý I, II năm 2006.

	Hải Phòng, ngày…..tháng…..năm 2006

Chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, 

Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng

	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

Đoàn văn Chương



	Trưởng Ban Kiểm soát

Phạm văn nguyên
	
	Kế Toán Trưởng

Nguyễn trung kiên
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